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Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Quý 4 năm 2010

I-  Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp: 
1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần.
2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp.
3. Ngành nghề kinh doanh: 

Hoạt động chính của Công ty là sản xuất kinh doanh các sản phẩm nhựa dân dụng và các sản phẩm nhựa phục vụ cho ngành xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp và giao thông vận tải.


Xây dựng chung cư, hạ tầng cơ sở; Xây dựng nhà cao cấp, văn phòng cho thuê; Xây dựng Trung tâm thương mại; Xây chợ kinh doanh. 


Xây dựng công trình kỹ thuật và dân dụng khác; Xây dựng công trình công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, san lấp mặt bằng. 


Hoạt động dịch vụ tài chính, hoạt động trung gian tiền tệ. 


Hoạt động cho thuê tài chính, đầu tư tài chính. 


Kho bãi và các dịch vụ hỗ trợ vận tải. 


Vận tải đường bộ khác. 
4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán: Hoạt động chính của Công ty là sản xuất kinh doanh các sản phẩm nhựa dân dụng và các sản phẩm nhựa phục vụ cho ngành xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp và giao thông vận tải.
II- Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày:  01/ 01/ 2010 kết thúc 31/ 12/ 2010.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kỳ kế toán: Việt nam đồng.
3. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam

4. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ.

5. Phương pháp kế toán hàng tồn kho:
Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Nguyên tắc xác định hàng tồn kho cuối kỳ: Phương pháp bình quân gia quyền.


Nguyên tắc hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên.
6- Phương pháp khấu hao tài sản cố định đang áp dụng:
Nguyên tắc tính khấu hao TSCĐ: Thực hiện theo tỷ lệ cố định (Đường thẳng) tất cả máy móc thiết bị khấu hao 3 - 5 năm; Nhà cửa vật kiến trúc 5 – 20 năm; Phương tiện vận tải 6 năm. 
7- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay:

Xác định chi phí lãi vay là lãi vay theo lãi suất vay các khế ước vay của các khoản vay và ngày vay thực tế .

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:


Chi phí phải trả được ghi nhận trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa dịch vụ đã sử dụng trong kỳ.


Công ty đã ghi chi phí phải trả theo các nội dung chi phí chính sau: Chiết khấu cho khách hàng là dựa trên doanh thu thực tế, số tiền các đơn vị cá nhân mua hàng đã thanh toán, và các quy chế bán hàng công ty đã ban hành.

9- Ghi nhận các khoản dự phòng nợ phải thu:


Theo chế độ tài chính của Nhà nước hiện hành: 
10- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:

Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền: Tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng, tiền đang chuyển, đầu tư ngắn hạn kỳ hạn không quá 3 tháng... dễ dàng chuyển đổi thành lượng tiền nhất định.


Nguyên tắc chuyển đổi các đồng tiền khác ra Việt nam đồng: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh. Khi thanh toán theo tỷ giá thực tế mua ngoại tệ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh được chuyển vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.


Chênh lệch tỷ giá: Chênh lệch tỷ giá hạch toán và tỷ giá thực tế thanh toán.

11- Phương pháp ghi nhận doanh thu:


Khi giao hàng hóa cho người mua và lập hóa đơn không phụ thuộc đã thu được tiền hay chưa.

III- Các thông tin bổ sung cho các khoản trong kỳ báo cáo:
1-Tiền và các khoản tương đương tiền:
	
	Cuối năm
	
	Đầu năm

	Tiền mặt             
	317.292.083
	
	86.230.726

	Tiền gửi ngân hàng:
	64.300.972.381
	
	14.012.133.746

	
	64.618.264.464
	
	14.098.364.472


2- Hàng tồn kho:
	
	Cuối năm
	
	Đầu năm

	Hàng đi đường
	0
	
	13.896.208.000

	Nguyên vật liệu
	198.250.189.077
	
	153.127.836.391

	Công cụ dụng cụ:
	2.151.983.287
	
	1.979.139.924

	Chi phí dở dang
	49.381.197.330
	
	24.395.742.946

	Thành phẩm
	114.161.723.517
	
	49.764.098.467

	
	363.945.093.211
	
	243.163.025.728


3- Tăng giảm TSCĐ:

	Khoản mục
	Nhà cửa vật kiến trúc
	Máy móc thiết bị
	Phư​ơng tiện vận tải
	Thiết bị VP
	Cộng

	Nguyên giá
	 
	 
	 
	 
	

	Số ​ đầu năm
	25,692,872,643
	212,907,486,956
	7,197,009,133
	4,673,420,060
	250,470,788,792

	Tăng trong năm
	 
	 
	 
	 
	

	    + Mua sắm
	0
	43,975,670,994
	7,836,592,052
	583,723,779
	52,395,986,825

	    + XDCB
	14,267,923,174
	 
	 
	 
	14,267,923,174

	Giảm trong năm
	 
	 
	 
	 
	0

	    + Thanh lý
	 
	908,964,721
	 
	125,389,079
	1,034,353,800

	    + Nh​ợng bán
	 
	 
	 
	 
	

	Số dư​ cuối năm
	39,960,795,817
	255,974,193,229
	15,033,601,185
	5,131,754,760
	316,100,344,991

	Giá trị hao mòn lũy kế
	 
	 
	 
	 
	

	Số d​ư đầu năm
	13,176,725,212
	157,915,092,531
	3,022,871,448
	3,400,386,120
	177,515,075,311

	Số tăng trong năm
	2,253,515,778
	23,814,787,025
	1,024,432,789
	616,393,920
	27,709,129,512

	Số giảm trong năm
	 
	561,869,361
	 
	122,774,321
	684,643,682

	Số d​ư cuối năm
	15,430,240,990
	181,168,010,195
	4,047,304,237
	3,894,005,719
	204,539,561,141

	Giá trị còn lại
	 
	 
	 
	 
	

	Tại ngày đầu năm
	12,516,147,431
	54,992,394,425
	4,174,137,685
	1,273,033,940
	72,955,713,481

	Tại ngày cuối năm
	24,530,554,827
	74,806,183,034
	10,986,296,948
	1,237,749,041
	111,560,783,850


4- Tăng giảm các khoản đầu tư: 

	Chỉ tiêu
	Đầu năm
	Tăng trong năm
	Giảm trong năm
	Số cuôí kỳ

	Đầu tư vào công ty con
	51.000.000.000
	-
	-
	51.000.000.000

	Liên doanh, Liên kết
	18.734.712.000
	-
	-
	18.734.712.000

	Dài hạn khác
	6.100.000.000
	-
	2.500.000.000
	3.600.000.000


5- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:

	
	Cuối năm
	
	Đầu năm

	Thuế Giá trị gia tăng
	
	
	5.374.718.988

	Thuế xuất nhập khẩu
	854.250.937
	
	2.026.575.980

	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	     21.062.285.273
	
	7.865.054.486

	Thuế thu nhập các nhân
	-
	
	-

	Thuê đất
	-
	
	-

	Khác
	-
	
	1.843.439.635

	
	21.916.536.210
	
	17.109.789.089


6 – Tình hình tăng giảm vốn chủ sở hữu:

Tình hình tăng giảm vốn chủ sở hữu:

	Chỉ tiêu
	Đầu năm
	Tăng trong năm
	Giảm trong năm
	Số cuôí kỳ

	Vốn đầu tư chủ sở hữu
	216.689.980.000
	-
	-
	216.689.980.000

	Vốn khác của chủ sở hữu
	
	83.954.434.599
	
	83.954.434.599

	Các quỹ của chủ sở hữu
	83.954.434.599
	91.184.896.652
	83.954.434.599
	91.184.896.652

	Quỹ dự phòng tài chính
	9.410.661.741
	     15.197.482.775
	
	   24.608.144.516

	Lợi nhuận chưa phân phối
	230.635.667.994
	249.767.328.405
	389.397.760.810
	370.266.100.399


7- Chi tiết các khoản doanh thu:

	
	2010
	
	2009

	Doanh thu bán hàng
	1.954.860.496.533
	
	1.494.546.120.495

	Hàng bán trả lại
	2.603.672.116
	
	2.698.366.034

	Doanh thu tài chính
	     16.982.770.887
	
	8.337.611.048

	Tiền lãi, cổ tức được chia:
	     1.998.819.024
	
	2.177.975.107

	Chênh lệch tỷ giá:
	14.983.951.863
	
	6.159.635.941


V- Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ:


1. Doanh thu quÝ 4 năm 2009: 402.376.175.141 đồng, Lợi nhuận trước thuế là: 52.885.177.006 đồng.  

2. Công nợ phải thu của người mua tại thời điểm lập báo cáo cao vì khách hàng thường cuối tháng mới trả nên thanh toán tiền hàng về chậm 5 - 10 ngày. Đầu tháng sau tiền thanh toán mới về tới tài khoản của công ty mà thời điểm lập báo cáo lại là ngày cuối cùng của tháng nên kết thúc tháng số dư nợ phải thu cuối tháng cao đã không phản ánh đúng bản chất công nợ phải thu. 


3. Nguồn vốn chủ sở hữu hàng kỳ được gia tăng do hàng kỳ sản xuất kinh doanh đều có lãi. Việc trả cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2009 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2009.


 4. Cổ tức năm 2010 : Theo Nghị quyết cuả Đại hội cổ đông năm 2010 là 30% bằng tiền . Đã tạm ứng trả 20% vào 6/10/2010 .

5. Kết quả kinh doanh quÝ 4/2009 doanh thu: 402.376.175.141 đồng, Lợi nhuận trước thuế là: 52.885.177.006 đồng. Qói 4/2010 doanh thu: 569.526.845.240 đồng, Lợi nhuận trước thuế là: 106.871.024.774 đồng. Như vậy lợi nhuận  qói 4/2010 tăng so với cùng kỳ  năm trước là: 53.985.847.768 đồng do các nguyên nhân cơ bản sau:


5.1 Yếu tố làm tăng lợi nhuận:

+  Doanh thu tăng đã làm tăng lợi nhuận:

( 569.526.845.240 / 402.376.175.141 – 1 ) x 52.885.177.006 =  21.968.976.597 

+ Trong năm 2009 đã trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho:   13.948.576.933 đồng ( Về phụ kiện ren đồng ) nhưng trong năm 2010 Công ty đã nghiên cứu và có giải pháp xử lý tận dụng lại nên trong năm 2010 đã hoàn nhập dự phòng đã làm tăng lợi nhuận:

Phụ kiện đồng trị giá 2.242.026.906 bán thanh lý thu hồi được: 537.709.090 Thiệt hại so với giá vốn là: 1.704.317.816 ®

Nên đã làm tăng lợi nhuận là:

13.948.576.933 x 2  - 1.704.317.816  =  26.192.836.050 ®

+  Do giá nguyên vật liệu tăng cao và tỷ giá biến động nên Công ty đã tăng giá bán để phù hợp với chi phí giá cả thị trường tăng nhưng do Công ty đã có dự đoán nên đã nhập dự trữ nguyên liệu đã làm tăng lợi nhuận:  29.162.332.076 ®

5.2 Yếu tố làm giảm lợi nhuận:

Chi phí trích dự phòng nợ khó đòi theo chế độ tài chính cho các khoản nợ năm 2007: 10.572.365.572 ® ( Khoản nợ lớn đối tượng nợ có tài sản thế chấp và đang chờ kết quả xử lý của cơ quan có thẩm quyền Nhà nước )

Chi tài chính tăng do lãi vay và chênh lệch tỷ giá: 12.765.931.383 ® 
6. Công ty liên kết là Cty CP Bao bì Tiền phong có vốn điều lệ là 4.000.000.000 đồng. Cty CP Nhựa Thiếu niên Tiền phong sở hữu 49% vốn điều lệ.  Tính đến 31/12/2010: Vốn chủ sở hữu là: 12.992.809.064 ®, Kết quả kinh doanh năm 2010: Doanh thu đạt: 57.493.548.018 đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt: 3.116.213.360 đồng.

7. Cty CP Nhựa Thiếu  niên Tiền phong phía Nam đã chính thức thành lập vốn điều lệ 100.000.000.000 đồng trong đó Cty CP Nhựa Thiếu niên Tiền phong giữ 51% vốn điều lệ. Tính 31/12/2010 Vốn chủ sở hữu là: 103.113.217.381 đồng. Trong đó vốn chủ sở hữu góp là: 106.000.000.000 đồng như vậy Cty CP Nhựa Tiền phong nắm giữ chỉ còn 48% vốn điều lệ.  Kết quả kinh doanh năm 2010 Doanh thu đạt: 167.454.157.823 đồng, Lợi nhuận đạt: 202.485.195 đồng. 


8. Công ty đã góp vốn liên doanh tại CHDCND Lào:16.336.512.000 đồng (Tương đương 918.000 USD ). Đã khánh thành vào ngày 28/02/2010.


9. Những khoản nợ tiềm tàng hay tài sản tiềm tàng:


Tài sản cố định Công ty đều áp dụng chế độ khấu hao nhanh nên hầu hết tài sản đã khấu hao hết nhưng vẫn còn thời gian sử dụng dài. Đặc biệt toàn bộ máy móc thiết bị khấu hao nhanh ( Thời gian khấu hao 3- 5 năm ) rất nhiều máy móc thế hệ mới đã khấu hao hết nhưng chất lượng còn tốt. Hầu hết máy đùn ống PVC, PE-HD là nhập khẩu từ EUROPEAN, máy ép phun từ JAPAN và KOREA thế hệ mới nên giá trị tài sản tích luỹ lớn. Nguyên giá TSCĐ: 316,100,344,991 đồng, đã khấu hao: 204,539,561,141 đồng. Giá trị còn lại: 111,560,783,850 đồng. Máy móc thiết bị thế hệ mới nên chất lượng sản phẩm cao, ổn định và kiểm soát được chất lượng. 


Đã mua 6 dây chuyền sản xuất ống PVC và PE-HD tăng năng lực sản xuất trong đó có dây chuyền sản xuất ống PE - HD có đường kính 1200 mm hiện đang lắp đặt( Chưa có ở Việt nam ).


Công nợ của Công ty năm 2010 không phát sinh nợ xấu và đã thu hồi một số khoản nợ xấu. Nợ cũ Công ty đã trích dự phòng nợ khó đòi theo quy định của Bộ Tài chính hiện hành. Nợ phải thu của Công ty đã loại bỏ nợ xấu. Khả năng tài chính tốt không có nợ quá hạn.


9. Các thông tin khác:


+ Để thực hiện việc mở rộng sản xuất và chuyển khu vực sản xuất ra địa điểm mới tại: Phường Hưng Đạo, Quận Dương kinh Thành phố Hải phòng cách trụ sở hiện tại khoảng 5 Km. Hiện nay Công ty đã chuyển phân xưởng sản xuất ống PE-HD sang khu nhà máy mới tại Phường Hưng Đạo giải quyết một phần khó khăn về mặt bằng sản xuất hiện tại và có điều kiện để lắp đặt các dây chuyền sản xuất đã mua. Trụ sở cũ tại trung tâm thành phố hiện Công ty đang làm thủ tục xin thành phố cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng: xây văn phòng cho thuê, chung cư cao cấp.... Công ty đã thuê Công ty tư vấn Savills về vấn đề đầu tư cho dự án xây dựng tại số 2 An đà - Ngô Quyền Hải phòng ( Trụ sở cũ của Công ty )

+ Về nguồn chi phí đầu tư hoàn toàn bằng nguồn vốn tự có, không vay Ngân hàng hoặc phát hành thêm cổ phiếu






     

       Lập ngày 24  tháng 01 năm 2011

  Người lập biểu

  Kế toán trưởng


  Tổng Giám đốc
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